
 Y học thực hành (764) - số 5/2011 
  
  
 

122

TẠO HÌNH CÙNG ĐỒ BẰNG KỸ THUẬT GHÉP NIÊM MẠC MÔI 
 

Phạm Hồng Vân - Bệnh viện Mắt Trung ương 
Tóm tắt 
Mục tiêu: 1. Mô tả kỹ thuật ghép niêm mạc môi có 

kết hợp khâu cố định cùng đồ dưới vào màng xương bờ 
dưới hốc mắt trong tạo hình cùng đồ. 2. Đánh giá kết 
quả điều trị cạn cùng đồ theo kỹ thuật ghép niêm mạc 
môi. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 23 bệnh 
nhân cạn cùng đồ không lắp được mắt giả phẫu thuật 
tại khoa Chấn thương Bệnh viện Mắt trung ương từ 
5/2001-7/2002. Kết quả: nghiên cứu gồm 23 bệnh 
nhân 11 nữ, 12 nam, 21,7% nhóm tuổi đi học, 52,2% 
nhóm tuổi lao động, 100% cạn cùng đồ sau khoét bỏ 
nhãn cầu, 65,2% nguyên nhân do chấn thương. Tỷ lệ 
thành công phẫu thuật đạt 91,3%. Kết luận: phẫu thuật 
tạo hình cùng đồ bằng kỹ thuật ghép niêm mạc môi an 
toàn, ít biến chứng, rút ngắn thời gian hậu phẫu, tỷ lệ 
thành công cao. 

Từ khóa: cạn cùng đồ, ghép niêm nạc môi, cố định 
cùng đồ dưới. 

summary 
Objectives: To introduce the technique of the 

socket reconstruction using buccal conjunctival graft 
combined with fixation of the lower fornix into the 
orbital periostium.To evaluate results of surgical 
intervention of the socket reconstruction by this 
technique. Methods:23 Patients with conjunctival sac 
malfunction failing to maintain prostheses at the 
traumatological department of the VNIO were 
enrolled into the study during the period from May 
2001 to July 2002. Results:Of the total 23 patients, 11 
were females, 12 were males, 21.7% were students, 
52.2% were of the working group, 100% were post-
enucleation, 65,2% due to eye traumas. Success rate 
of the surgical intervention was 91.3%. 
Conclusion:The buccal conjunctival graft in the socket 
reconstruction for the conjunctival sac malfunction is 
a safe, highly effective method with shorter post-
operative care period. 

Keywords: conjunctival sac malfunction, buccal 
conjunctival graft, lower fornix fixation. 

ĐẶT VẤN ĐỀ: 
Sau phẫu thuật khoét bỏ nhãn cầu, co rút, thiếu hụt 

kết mạc thường dẫn tới cạn cùng đồ (CCĐ) không lắp 
được mắt giả [1]. Tổn thương này gây nên các tổn hại 
về giải phẫu sinh lý, chức năng hốc mắt, ảnh hưởng 
nặng nề đến thẩm mỹ và tâm lý bệnh nhân. Vì vậy tạo 
hình cùng đồ lắp mắt giả là một phẫu thuật mang tính 
thẩm mỹ và là một yêu cầu điều trị bức thiết. Các tác 
giả Việt Nam và thế giới đã nghiên cứu nhiều phương 
pháp phẫu thuật tạo hình cùng đồ khác nhau. Các chất 
liệu cấy ghép đã được sử dụng là: vạt da rời, vạt da có 
chân nuôi, cân cơ th i̧ dương, niêm mạc khẩu c i̧,... 
Nhiều phương tiện chèn giữ và định hình cùng đồ bằng 
khuôn độn các chất liệu đã được áp dụng [1], [2], [4], 
[5]. Tuy nhiên các phương pháp này còn một số hạn 
chế: kỹ thuật phức tạp, thời gian hậu phẫu kéo dài, tỷ lệ 
thành công chưa cao. Phương pháp ghép niêm mạc 
môi có kết hợp cố định CĐD vào màng xương bờ dưới 

hốc mắt đã được các tác giả trên thế giới nghiên cứu 
áp dụng, đạt kết quả khả quan [3,6]. Tại Việt Nam 
chưa có nghiên cứu nào về phẫu thuật này. Vì vậy 
chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài với mục tiêu: 

Mô tả kỹ thuật ghép niêm mạc môi có kết hợp cố 
định cùng đồ dưới vào màng xương bờ dưới hốc mắt để 
tạo hình cùng đồ. 

Đánh giá kết quả tạo hình cùng đồ theo kỹ thuật 
ghép niêm mạc môi có kết hợp cố định cùng đồ dưới 
vào màng xương bờ dưới hốc mắt. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 
1. Đối tượng nghiên cứu.  
Nghiên cứu tiến hành trên 23 bệnh nhân CCĐ, 

không lắp được mắt giả được phẫu thuật tại khoa Chấn 
thương Bệnh viện Mắt Trung ương từ 5/2001 đến tháng 
7/2002. Tiêu chuẩn loại trừ: Mắt CCĐ có tổn thương 
xương hốc mắt hoặc, và mất tổ chức hốc mắt (sau nạo 
vét hốc mắt, sau chiếu tia xạ,…).  

2. Phương pháp nghiên cứu.  
Nghiên cứu can thiệp thử nghiệm lâm sàng, không 

đối chứng, tiến cứu.  
Phần khám bệnh có hồ sơ theo dõi cho từng bệnh 

nhân theo mẫu. 
Kỹ thuật ghép niêm mạc môi và cố định CĐD vào 

màng xương hốc mắt:  
- Rạch kết mạc mở rộng hốc mắt: đường rạch tùy 

thuộc vào vị trí tổn thương, cắt sẹo xơ co kéo, bóc tách 
tổ chức hốc mắt dưới kết mạc. 

- Lấy mảnh niêm mạc môi dày 0,5mm, kích thước 
tùy thuộc vào diện kết mạc thiếu. Tại chỗ khâu chỉ 
4/0 vicryl. 

- Ghép niêm mạc môi vào phần kết mạc thiếu bằng 
chỉ 6/0 vicryl, mũi rời.  

- Cố định CĐD vào màng xương: dùng kim 3 cạnh 
3/8, 24,2mm, liền chỉ Ethicol 2/0, thực hiện 2 mũi chữ U 
như sau: xác định vị trí bờ dưới hốc mắt, đặt kim vuông 
góc với mặt da (cách bờ tự do 8-10mm), xuyên kim qua 
da mi, tổ chức dưới da, màng xương (thử di động kim 
để chắc chắn kim đã đi qua màng xương), kết mạc 
CĐD, xuyên kim từ kết mạc CĐD ra ngoài da mi. Thắt 
chỉ qua miếng xốp chỉ đệm ở kết mạc và da mi. 

Sau mổ dùng kháng sinh, chống viêm tại chỗ và 
toàn thân. Cắt chỉ và đặt mắt giả sau 2 tuần. 

3. Phương pháp đánh giá kết quả.  
Đánh giá kết quả với 3 mức độ:  
- Tốt: cùng đồ sâu, cố định tốt, mảnh ghép phẳng, 

lắp được mắt giả cân. 
- Trung bình:cùng đồ nông, cố định tốt, mảnh ghép 

co rút một phần, lắp được mắt giả không cân (ngả 
trước, ngả sau, ļ c).  

- Xấu: cùng đồ cạn, mảnh ghép co rút toàn bộ hoặc 
thải loại, không lắp được mắt giả.  

Kết quả tốt và trung bình là thành công, xấu là 
thất bại. 
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Biến chứng: trong và sau phẫu thuật: chảy máu, 
hoại tử mảnh ghép,… 

Theo dõi đánh gi  ̧sau phẫu thuật 2 tuần, 1 tháng, 
3 tháng, 6 tháng, 3 năm. 

4. Xử lý số liệu theo phương pháp thống kê y học 
phần mềm Epi-info 6.0 và test 2 

KẾT QUẢ 
1. Đặc điểm nhóm bệnh nhân nghiên cứu.  
23 bệnh nhân có 11 nữ và 12 nam, 21,7% ở tuổi đi 

học 6-18 tuổi, 52,2% tuổi lao động trên 18 -50 tuổi, 
26,1% trên 50 tuổi. 100% CCĐ sau khoét bỏ nhãn 
cầu (NC). Nguyên nhân sau chấn thương 15 mắt 
(65,2%), ung thư võng mạc 5 mắt (21,7%), viêm toàn 
nhãn 2 mắt (8,7%), u nội nhãn 1 mắt (4,4%). Thời 
gian CCĐ 0-2 năm 15 mắt (65,2%), trên 2 năm 8 mắt 
(34,8%). 8 mắt (34,8%) có tổn thương mi phối hợp: 
sẹo, biến sạng góc, trễ mi dưới, 14 mắt (60,9%) có 
teo tổ chức hốc mắt.  

2. Kết quả phẫu thuật. 
23 mắt (23 bệnh nhân) được phẫu thuật ghép niêm 

mạc môi và cố định CĐD vào màng xương bờ dưới hốc 
mắt. Phẫu thuật phối hợp tạo hình góc trong 1 mắt, rút 
ngắn mi dưới 1 mắt. 

Bảng 1. Kết quả phẫu thuật tạo hình cùng đồ 
Kết quả

Thời gian 2 tuần 1 tháng 3 tháng 6 tháng 3 năm 

Tốt 22(95,6%) 20(87,0%) 19(82,6%) 19(82,6%) 19(82,6%) 
Trung bình 1(4,4%) 2(8,6%) 3(13,0%) 2(8,7%) 2(8,7%) 

Xấu  1(4,4%) 1(4,4%) 2(8,7%) 2(8,7%) 
Sau 3 tháng kết quả tốt 19/23 mắt đạt 82,6%, trung 

bình 13,0%, tỷ lệ thành công 95,6%. Sau 6 tháng và 3 
năm kết quả tốt là 82,6%, tỷ lệ thành công là 91,3%. 

Nghiên cứu về một số yếu tố liên quan, chúng tôi 
thấy không có mối liên quan giữa kết quả phẫu thuật 
với tuổi, giới. Kết quả trung bình và xấu gặp trên những 
mắt CCĐ trên 2 năm, có tổn thương mi, teo tổ chức 
hốc mắt.  

3. Biến chứng: 
Trong mổ: biến chứng chảy máu trên 3 mắt, gặp ở 

thì mở rộng cùng đồ, bóc tách sâu vào tổ chức hốc 
mắt. Xử trí: kẹp, cắt, đốt cầm máu. 

Sau mổ: có 1 mắt chảy máu dưới mảnh ghép, 
nhiễm trùng chân chỉ, co rút mảnh ghép, CCĐ tái phát. 
3 mắt quặm mi dưới.  

BÀN LUẬN 
Kỹ thuật ghép niêm mạc môi kết hợp cố định CĐD 

vào màng xương bờ dưới hốc mắt: 
ở những mắt CCĐ nguyên nhân do tổn thương kết 

mạc, co rút hốc mắt, vấn đề cơ bản là làm rộng cùng 
đồ bằng các chất liệu ghép thay thế. Trong tạo hình 
cùng đồ, mảnh ghép da tự thân tự do là một chất liệu 
thường được dùng, tuy nhiên mảnh da ghép sẽ co rút 
nhiều, có thể co 1/3 diện tích, hơn nữa cùng đồ sau 
ghép da thường có mùi khó chịu do hiện tượng thải tiết 
tuyến bã, long tróc lớp thượng bì, chăm sóc hậu phẫu 
phức tạp. Mảnh ghép niêm mạc miệng mềm mại, ít co 
(nhất là với chiều dày 0,5mm), ít tiết dịch, không có mùi 
hôi, tại chỗ làm sẹo nhanh, chăm sóc hậu phẫu đơn 
giản [5]. Về kỹ thuật ghép, có thể rạch song song với 

đáy cùng đồ ghép niêm mạc làm rộng cùng đồ trên, 
dưới. Hoặc rạch ngang qua chính giữa hốc mắt hay 
rạch xung quanh để lại đảo kết mạc ở giữa, ghép niêm 
mạc làm rộng hốc mắt các phía. ở đây chúng tôi sử 
dụng chất liệu ghép là niêm mạc môi và thành công 
21/23 mắt (91,3%). Có 2 trường hợp thất bại:  

- 1 mắt là do chảy máu dưói mảnh ghép sau mổ, 
tuy đã được nhét mèche cầm máu nhưng sau đó 
nhiễm trùng chân chỉ, phải cắt chỉ sớm làm co rút 
mảnh ghép. Như vậy việc cầm máu kỹ trong mổ là rất 
quan trọng. 

- 1 mắt là do tổ chức hốc mắt teo nhiều làm co rút 
mảnh ghép, cạn lại cùng đồ. 

CĐD và mi dưới là yếu tố chủ yếu nâng đỡ và giữ 
mắt giả nên định hình CĐD là bước quan trọng cho lắp 
mắt giả thành công. Sau khi ghép niêm mạc môi, 
chúng tôi thực hiện 2 mũi chữ U, vị trí kim đi vào cách 
bờ tự do mi 8-10mm, khoảng cách này đủ để tạo độ 
sâu thích hợp cho CĐD và không gây quặm mi, lật mi. 
George J.L. [3], Ma’Luf R.N. [6], Neuhaus R.W cố định 
trực tiếp CĐD vào màng xương. Thực tế với phẫu 
trường nhỏ do hốc mắt co rút, việc cầm máu, bóc tách, 
bộc lộ màng xương vô cùng phức tạp. Một số tác giả 
cho rằng cố định trực tiếp vào màng xương tránh được 
tổn thương da mi, kết mạc khi thắt chỉ. Chúng tôi khắc 
phục hạn chế này bằng cách dùng miếng xốp chỉ đệm 
ở da mi, kết mạc. Chất liệu này đơn giản, sẵn có, vô 
trùng. Mặt khác miếng xốp đệm ở CĐD góp phần ép, 
chèn giữ định hình CĐD, làm căng mảnh ghép, không 
cần khuôn độn, thuận lợi cho chăm sóc hậu phẫu. 

2. Kết quả phẫu thuật và các yếu tố liên quan.  
23 mắt được phẫu thuật ghép niêm mạc môi và cố 

định CĐD, 1 mắt được phẫu thuật phối hợp rút ngắn mi 
dưới, 1 mắt tạo hình góc trong. Sau 3 tháng 82,6% đạt 
kết quả tốt, 13,0% trung bình, 4,4% xấu, tỷ lệ thành 
công 95,6%. Sau 6 tháng và 3 năm 82,6% đạt kết quả 
tốt, 8,7% trung bình, 8,7% xấu, tỷ lệ thành công 91,3%. 
Theo thời gian kết quả trung bình, xấu có xu hướng 
tăng lên, đó là do cùng đồ không được mở rộng đều 
các phía, co rút một phần mảnh ghép hoặc teo tổ chức 
hốc mắt nhiều. Tuy nhiên sau 6 tháng mảnh ghép 
không biến đổi, kết quả tương đối ổn định trong thời 
gian theo dõi. 

Bảng 2. Kết quả phẫu thuật của một số tác giả 
Kết quả 

Tác giả Tỷ lệ thành công Tỷ lệ thất bại 

Karesh J.W. (1988) 100%  
Nguyễn Huy Thọ (1995) 89,2% 10,8% 

Altintas M. (1998) 100%  
Holck D.E. (1999) 80,0% 20,0% 

Phạm Hồng Vân (2005) 91,3% 8,7% 
Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cao hơn Nguyễn 

Huy Thọ, Holck D.E. và thấp hơn Altintas M., Karesh 
J.W., tuy nhiên sự khác biệt này không có ý nghĩa 
thống kê vì số lượng bệnh nhân, cơ cấu tổn thương, 
phương pháp khác nhau. Nghiên cứu về một số yếu tố 
liên quan, chúng tôi thấy không có mối liên quan giữa 
kết quả với tuổi, giới. Kết quả trung bình, xấu gặp trên 
những mắt CCĐ trên 2 năm, tổn thương mi, teo tổ chức 
hốc mắt. Như vậy kết quả phẫu thuật có liên quan đến 
thời gian CCĐ, tình trạng mi, tổ chức hốc mắt. 
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Chúng tôi gặp biến chứng chảy máu trong mổ ở thì 
mở rộng cùng đồ, bóc tách sâu vào tổ chức hốc mắt. 
Xử trí đơn giản là kẹp, đốt cầm máu. Sau mổ có 1 mắt 
chảy máu dưới mảnh ghép, tuy đã được nhét mèche 
cầm máu nhưng sau đó mắt này nhiễm trùng chân chỉ, 
co rút mảnh ghép. Theo chúng tôi phải cầm máu kỹ 
trong mổ, cố định tốt đảm bảo mảnh ghép căng, áp tốt. 
Sau mổ chúng tôi gặp 3 mắt có biến chứng quặm mi. 
Biến chứng này Neuhaus R.W. gặp 2/12 mắt. Tuy 
nhiên những mắt này vẫn mang được mắt giả nên 
không cần phẫu thuật.  

KẾT LUẬN 
Phẫu thuật ghép niêm mạc môi cố định CĐD vào 

màng xương bờ dưới hốc mắt là biện pháp hữu hiệu để 
tạo độ sâu cho CĐD, làm căng mảnh ghép, tăng diện 
tích cho hốc mắt. Kỹ thuật đơn giản, dễ thực hiện, an 
toàn, ít biến chứng, rút ngắn thời gian hậu phẫu.  

Tỷ lệ thành công đạt 91,3% và tương đối ổn định 
trong thời gian theo dõi. Kết quả phụ thuộc vào một 
số yếu tố: thời gian CCĐ, tình trạng mi và tổ chức 
hốc mắt. 
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NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 

ở LỨA TUỔI 40 – 69 TẠI THỊ Xã NGÃ BẢY, TỈNH Hậu giang NĂM 2009 
 

NGUYỄN VĂN LÀNH  
Tóm tắt 
Mỗi ngày trôi qua trên thế giới có 8700 người chết 

liên quan đến ® i̧ tháo đường. Nếu được phát hiện, 
quản lý và điều trị kịp thời bằng thuốc, đồng thời có chế 
độ ăn uống, luyện tập hợp lý sẽ giảm hoặc làm chậm 
sự xuất hiện các biến chứng do bệnh gây nên, giúp 
kéo dài tuổi thọ cho người bệnh. Một nghiên cứu mô tả 
cắt ngang nhaèm xác định tỷ lệ mắc bệnh đái tháo 
đường của 1975 người dân trong độ tuổi từ 40 - 69 tại 
thị xã Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang năm 2009. Kết quả cho 
thấy tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường là 9,8%, trong đó 
tỷ lệ n#õ mắc bệnh thấp hơn nam, sự khác biệt này có 
ý nghĩa thống kê với p=0,002. Đặc biệt là ở thành thị tỷ 
lệ mắc bệnh đái tháo đường cao gấp 2 lần so với nông 
thôn, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p=0,001. 

Summary 
With each passing day the world is 8.700 deaths 

related to diabetes. If detected, management and 
timely treatment with medication, simultaneously 
combined with diet and exercise reasonable to reduce 
or delay the complications caused by the disease, help 
to prolong life for patients. A cross sectional, 
descriptive study was conducted to determine the 
incidence of diabetes of people aged 40-69 in Nga Bay 
town of Hau Giang province in 2009. A total of 1975 
people participated in our study. The study revealed 
that the incidence of diabetes in people is 9.8%. The 
percentage of infected women is lower than men, this 
difference is statistically significant with p = 0.002. 
Especially, people living in urban areas approximately 
2 times much higher than rural areas of the incidence 
of diabetes and this difference is statistically significant 
with p = 0.001. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
§ i̧ tháo đường hiện nay là một vấn đề y tế công 

cộng mang tính chất toàn cầu, ảnh hưởng đến sức 
khoẻ của nhiều người nhất là trong độ tuổi lao động 
trên toàn thế giới. Theo thông báo của tổ chức y tế thế 
giới tốc độ ph ţ triển của bệnh đái tháo đường tăng 
nhanh trong những năm qua. Năm 1985 cả thế giới chỉ 
có 30 triệu người bị đái tháo đường, đến năm 1994 con 
số bệnh nhân đái tháo đường là 98,9 triệu và đến năm 
2003 toàn thế giới có 171,4 triệu người mắc bệnh đái 
tháo đường, con số này dự đoán sẽ tăng gấp đôi vào 
năm 2030. ở Việt Nam, theo điều tra thống kê điểm đại 
diện cho ba vùng khác nhau trên toàn quốc cho thấy: 
tỷ lệ mắc đái tháo đường từ 15 tuổi trở lên tại Hà Nội 
năm 1991 là 1,1% trong đó nội thành là 1,44% ngoại 
thành là 0,63%. Tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 1996 
tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường là 2,52%; năm 2001 tỷ 
lệ bệnh đái tháo đường là 3,2%. Tại Huế tỷ lệ mắc 
bệnh đái tháo đường năm 2002 là 0,93%.  

Năm 2002 kết quả điều tra dịch tễ học về bệnh đái 
tháo đường và các yếu tố nguy cơ ở Việt Nam cho thấy 
tỷ lệ bệnh đái tháo đường toàn quốc là 2,7% trong đó 
khu vực thành thị là 4,4%, khu vực đồng bằng 2,7%.  

 Ngã Bảy được nhà nước công nhận là thị xã vào 
năm 2005, có cơ cấu hành chính bao gồm 3 xã và 3 
phường với dân số hiện tại là 63.510 người. Trong 
những năm gần đây, thị xã Ngã Bảy đang trên đà phát 
triển, thu nhập của người dân ngày một cao hơn. Cùng 
với phát triển kinh tế xã hội địa phương, sự thay đổi lối 
sống của người dân từ nông thôn lên thành thị làm cho 


